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Toùm taét
Đặt vấn đề: Biến dạng cột sống do thoái hóa ở người trưởng thành (ASD) là 
tình trạng thoái hóa gây lệch trục cột sống, có thể dẫn đến đau, tổn thương 
thần kinh và/hoặc mất chức năng. Điều trị phẫu thuật được đặt ra khi điều 
trị nội khoa không đáp ứng sau 6 tuần. Phẫu thuật cố định cột sống ngực thắt 
lưng cùng S2 bắt vít khớp cùng chậu, giải ép, hàn xương liên thân đốt là một 
phương pháp để điều trị biến dạng cột sống thoái hóa.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 15 người 
bệnh được chẩn đoán biến dạng cột sống thoái hóa được điều trị bằng 
phương pháp pháp cố định cột sống ngực thắt lưng cùng S2 khớp cùng chậu, 
giải ép, hàn xương liên thân đốt từ năm 1/2018 đến 12/2021 tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức.
Kết quả nghiên cứu: Tỉ lệ nam nữ trong nghiên cứu là 14/1. Độ tuổi trung bình 
trong nghiên cứu là 63,6 ± 6,4 tuổi. Cải thiện về chỉ số SVA trước mổ là 75,19 
mm, sau mổ là 42,22 mm. Có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về chất lượng 
cuộc sống của người bệnh qua các chỉ số ODI, bộ câu hỏi SRS-22.
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Đặt vấn đề
Biến dạng cột sống do thoái hóa ở người trưởng 

thành (ASD) là tình trạng thoái hóa gây lệch trục 
cột sống, có thể dẫn đến đau, tổn thương thần kinh 
và/hoặc mất chức năng. Biến dạng hay gặp là vẹo 
cột sống thoái hóa, trượt thoái hóa cột sống. Các 
biến dạng này có thể bao gồm mọi tổ hợp trên mặt 
phẳng đứng ngang và đứng dọc. Tỉ lệ biến dạng 
cột sống do thoái hóa ở người trưởng thành tăng từ 
1% đến 30%. ASD có thể điều trị phẫu thuật hoặc 
không phẫu thuật. Mục đích của điều trị phẫu thuật 
ngoài giải ép thần kinh còn nhằm đạt mục đích 
đưa cột sống về cân bằng trên cả mặt phẳng đứng 
ngang và đứng dọc dựa trên các chỉ số như SVA, 
PT, PI… Phẫu thuật cố định cột sống ngực thắt lưng 
cùng S2 cánh chậu là một phẫu thuật giúp nắn 
chỉnh những biến dạng này. Tại khoa Phẫu thuật 
cột sống Bệnh viện HN Việt Đức, chúng tôi tiến 
hành phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng cùng 
S2 cạnh chậu, giải ép từ năm 2018, tuy nhiên chưa 
có báo cáo nào về phẫu thuật này. Vì vậy, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá kết quả sớm 
phẫu thuật điều trị người bệnh biến dạng cột sống 
do thoái hóa ở người trưởng thành” với mục tiêu 
đánh giá kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của 
phương pháp cố định cột sống ngực thắt lưng cùng 
S2 cánh chậu, giải ép thần kinh tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 15 người 

bệnh được chẩn đoán biến dạng cột sống do thoái 
hóa đã được phẫu thuật bằng phương pháp cố 
định ngực thắt lưng cùng - S2 cánh chậu, giải ép 
và hàn xương liên thân đốt tại khoa Phẫu thuật cột 
sống Bệnh viện Việt Đức trong thời gian 1/2018 - 
12/2021. 

Cách chọn mẫu: Thuận tiện
Tiêu chuẩn lựa chọn người bệnh
Người bệnh được chẩn đoán: Biến dạng cột sống 

do thoái hóa.
Không có tiền sử vẹo vô căn từ trước.

Có đầy đủ hồ sơ.
Người bệnh tuân thủ điều trị, đồng ý tham gia 

nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ:
Người bệnh có các bệnh lý phối hợp như u vùng 

cùng cụt….
Người bệnh không tuân thủ điều trị.
Không đầy đủ hồ sơ, không đồng ý tham gia 

nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 

mô tả.
Quy trình phẫu thuật: 
Người bệnh được gây mê nội khí quản.
Người bệnh nằm sấp, bụng tự do, gấp nhẹ khớp háng.
Gây tê tại chỗ bằng hỗn hợp Adrenalin và 

Lidocain vị trí xác định rạch da.
Rạch da, bộc lộ cung sau và điểm bắt vít đốt sống 

từng đoạn, cầm máu kĩ tránh mất máu.
Sau khi bộc lộ rõ các điểm bắt vít, tiến hành bắt 

vít dưới Carm toàn bộ.
Bắt vít S2 cánh chậu: Điểm vào là điểm giữa 

lỗ liên hợp S1-S2 cách bờ ngoài xương cùng 2mm, 
dùng khoan mài 3mm bộc lộ điểm vào sâu 5mm. 
Bắt vít S2 dưới Carm hướng dẫn. 

Hình 1: Mô tả cách bắt vít S2 [1]

Bắt vít S1 (hình dưới):

Hình 2. Cách bắt vít S1
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Bắt vít qua cuống tất cả các đốt sống từ L5 đến 
T10 dưới Carm.

Giải ép thần kinh, cắt khớp xương nắn chỉnh, 
Làm đĩa các tầng đĩa đệm bị tổn thương, ghép xương 
liên thân đốt L3L4 L4L5 L5S1 (Có thể L2L3).

Đặt rod, ốc khóa trong.
Đặt dẫn lưu, đóng vết mổ.

Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm chung:
Tuổi:  Độ tuổi trung bình là 63,6 ± 6,4 tuổi. Độ 

tuổi chủ yếu là 60 - 70 tuổi chiến 53,3% (8 NB).
Giới: Có 14 người bệnh là nữ chiếm 93,3%, chỉ 

có 01 người bệnh nam chiếm 6,7%.
Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh 

trước mổ:
Điểm VAS trước mổ

Bảng 1. Điểm VAS trước mổ

Mức độ đau (VAS) VAS lưng (f) VAS chân (f)

Trung bình 6,870,7 6,930,7

Phân loại trên chẩn đoán hình ảnh

Bảng 2: Phân loại SRS-Schwab trên mặt phẳng đứng dọc

Số NB (n) Tỉ lệ %

0: < 100 0 0

+: 10 - 200 4 26,7

++: > 200 11 73,3

0: SVA < 4cm 4 26,7

+: SVA 4 - 9,5cm 7 46,6

++: SVA > 9,5cm 4 26,7

0: PT < 200 4 26,7

+: PT 20 - 300 6 40,0

++: PT > 300 5 33,3

Kết quả sau phẫu thuật:
Các chỉ số chung:

Bảng 3: Các chỉ số trong phẫu thuật

Chỉ số Trung bình Min Max

Lượng máu mất (ml) 1303.33 ± 484.69 700 2500

Thời gian phẫu thuật (phút) 300.5 ± 30.3 200 420

Thời gian nằm viện (ngày) 11.2 ± 9.2 5 39

Số đốt cố định 10.5 ± 1.6 10 16

Số tầng hàn xương 2.53 ± 0.83 1 4

Đặc điểm lâm sàng sau phẫu thuật:

Bảng 4: Thang điểm VAS sau phẫu thuật

Mức độ đau 
(VAS)

VAS lưng (f) VAS chân (f)

Trước mổ Sau mổ Trước mổ Sau mổ

0 0 0 0 0

1-2 0 11 0 9

3-4 0 4 0 5

5-6 4 0 5 1

7-8 11 0 10 0

9-10 0 0 0 0

Tổng (N) 15 15 15 15

Trung bình 6,870,7 2,330,81 6,930,7 2,731,03

p=0,000 p=0,001

Bảng 5: Cải thiện chỉ số trên phim X quang

Chỉ số Trước mổ Sau mổ p

Góc gù ngực - TK 
(độ)

9,03 ± 4,2 19,91 ± 6,42 0,001

Góc ưỡn thắt lưng - 
LL (độ)

9,81 ± 17,3 22,58 ± 8,23 0,007

PT (độ) 25,1 ± 8,37 24,91 ± 5,48 0,943

PI (độ) 41,87 ± 12,25 44,61 ± 10,51 0,452

PI-LL (độ) 32,06 ± 13,76 22,03 ± 11,93 0,257

SVA (mm) 75,19 ± 37,42 42,22 ± 22,51 0,000

Bảng 6: Cải thiện về chỉ số ODI

ODI (%) Trước mổ Sau mổ P

Trung bình 44,40 ± 5,68 22,40 ± 9,12 0,001

Min 27 16

Max 51 52
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Bảng 7: Thang điểm SRS 22

Mục SRS-22 Trước mổ Sau mổ p

SRS chức năng 1,49 ± 0,29 3,01 ± 0,75 0,000

SRS đau 2,27 ± 0,49 3,83 ± 0,49 0,000

SRS quan điểm 
cơ thể

1,39 ± 0,26 3,11 ± 0,74 0,001

SRS taâm lyù 2,69 ± 0,58 3,93 ± 0,60 0,000

Tổng SRS 0,75 ± 0,23 2,53 ± 0,60 0,000

SRS hài lòng 4,23 ± 0,78

Các biến chứng của phẫu thuật

Bảng 8: Các biến chứng của phẫu thuật

Biến chứng n %

Nhiễm trùng 2 13,3

Gù đoạn kế cận 1 6,7

Tổng 3 20

Bàn luận
Trong nghiên cứu của chúng tôi nữ giới chiếm 

93,3%, tỉ lệ nữ/nam là 14/1. Các nghiên cứu của các 
tác giả trên thế giới cũng cho kết quả tương tự như 
của Alex S.Ha và cộng sự (2021) nghiên cứu trên 
83 người bệnh, có tỉ lệ nữ là 74,7%,[3] Smith và 
cộng sự (2018) nghiên cứu trên 86 người bệnh từ 
2009-2014, tỉ lệ nữ là 79%.[4] Tại Việt Nam, chưa 
có nghiên cứu đánh giá về cố định dài trong biến 
dạng cột sống do thoái hóa. Các tác giả cho rằng 
nữ giới có tỉ lệ biến dạng cao hơn do các nguyên 
nhân: lao động nặng nhọc tần suất lao động lớn, 
sinh nở và mang thai, loãng xương. Tuổi trung bình 
của các người bệnh trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 63,6±6,4 tuổi. Các nghiên cứu của Alex S.Ha 
(2021) tuổi trung bình là 56,6,[3] của Ailon (2015) là 
70,5,[6] của Smith (2018) là 63,6.[4] Theo Ailon, tỉ 
lệ biến dạng cột sống do thoái hóa là 1-30% và tăng 
dần theo tuổi, 30% người bệnh 50-84 tuổi, nghiên 
cứu của chúng tôi cho kết quả tương tự. 

Về mức độ đau theo thang điểm VAS: Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, VAS ở lưng trung bình 
trước phẫu thuật là 6,87±0,7 điểm, VAS chân trung 
bình là 6,93±0,7 điểm, phần lớn các người bệnh đều 

đau ở mức dữ dội với VAS là 7-8 điểm. 
Bảng đánh giá Owenstry được chúng tôi lựa chọn 

để đánh giá mức độ giảm chức năng  cột sống thắt 
lưng, theo đó có tới 13 người bệnh (86,7%) có mức độ 
giảm chức năng nhiều. Chỉ số ODI trung bình trong 
nghiên cứu là 44,40 ± 5,68%. Trong nghiên cứu của 
Alex S.Ha (2021) tác giả có chia làm 2 nhóm người 
bệnh đau sau mổ và không đau sau mổ, ODI của 2 
nhóm này lần lượt là 44,6±13,7% và 38,6±18,5%.[3]

Trong nghiên cứu của chúng tôi, lượng máu mất 
sau phẫu thuật là 1303,33±484,69 ml, thời gian phẫu 
thuật trung bình là 300,5±30,3 phút. Theo S. Ha, 
lượng máu mất trung bình là 1557±945 ml, thời gian 
phẫu thuật trung bình là 500±132 phút [3]. Phẫu 
thuật cố định cột sống dài, cố định vít S2- cùng chậu 
là phẫu thuật lớn, mất nhiều thời gian và mất máu 
nhiều, vì thế cần thực hiện ở những trung tâm có 
trình độ gây mê hồi sức tốt. Số đốt sống cố định trong 
nghiên cứu là 10,5±1,6 đốt, trong đó có 2,53±8,3 
tầng hàn xương liên thân đốt. Các tác giả nước ngoài 
như Alex S.Ha (2021) cố định 13,35 đốt,[3] Smith 
(2018) tiến hành cố định 82,6 đốt.[4] Như vậy muốn 
nắn chỉnh tốt biến dạng cột sống do thoái hóa đều 
cần cố định dài và kết hợp hàn xương liên thân đốt 
hoặc các kĩ thuật cắt xương. Thời gian nằm viện sau 
mổ trung bình trong nghiên cứu là 11,29,2 ngày.

Sau mổ 06 tháng, hầu hết các người bệnh của 
chúng tôi đều cải thiện mức độ đau chân và đau lưng 
theo thang điểm VAS. Điểm VAS trung bình ở lưng 
và chân trước mổ trong nghiên cứu là 6,87±0,7 và 
6,93±0,7, sau mổ 6 tháng giảm lần lượt còn 2,33±0,81 
và 2,73±1,03. Sự giảm này có ý nghĩa thống kê với p 
< 0,05. ODI trung bình sau 6 tháng trong nghiên cứu 
giảm chỉ còn 22,4% (trước mổ là 44,4%). Sự giảm 
này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nghiên cứu của 
Alex S.Ha (2021) cũng cho kết quả tương tự chúng 
tôi với mức độ giảm ODI từ 38,6% trước mổ xuống 
còn 18,7% sau mổ [3].

Sau phẫu thuật, cách thông số trên mặt phẳng 
đứng dọc cải thiện: Góc gù ngực TK tăng lên 
19,9±16,420, SVA trung bình giảm xuống còn 
42,22mm, LL sau mổ là 22,580 sự cải thiện này có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05. Độ lệch cột sống thắt 
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lưng chậu PI-LL giảm xuống còn 22,03±11,930, 
sự cải thiện của PI, PT không có ý nghĩa thống kê 
p>0,05. Trong nghiên cứu của Matsumura, TK tăng 
từ 15,5o lên 25,90, LL từ 200 lên 460, cải thiện về PI-
LL rõ ràng từ 31,50 xuống 4,30.[8] Vậy người bệnh 

của chúng tôi mới được nắn chỉnh tốt về SVA và 
TK, LL, còn độ lệch thắt lưng chậu PI-LL chưa cải 
thiện. Nghiên cứu của các tác giả chỉ ra rằng với 
độ lệch cột sống thắt lưng chậu PI-LL >100 gây ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống [6].

Hình 3. X quang toàn bộ cột sống trước và sau phẫu thuật (NB. Nguyễn T. H.) (SVA trước: 50mm, SVA sau: 14mm; 

ODI trước 30, ODI sau 17)

Việc nắn chỉnh nên được cá nhân hóa trên từng 
người bệnh, đa số người bệnh ASD có chất lượng 
xương kém, dẫn đến việc nắn chỉnh trở nên khó 
khăn hơn rất nhiều. Ngoài ra các thay đổi thoái 
hóa ở đĩa đệm, biến dạng về diện khớp, hẹp ống 
sống làm cột sống trở nên cứng nhắc hơn. Để nắn 
chỉnh tốt có thể tiến hành cắt khớp theo phương 
pháp Smith-Peterson, tuy nhiên việc cắt khớp 
này chỉ  có thể nắn chỉnh 5-150 mỗi đốt và chỉ có 
hiệu quả khi đĩa đệm gian đốt còn đủ linh hoạt. 
Do đó, chúng tôi tiến hành phẫu thuật lấy đĩa và 
ghép xương liên thân đốt (TLIF). Nghiên cứu chỉ 
ra TLIF giúp tăng 100 ưỡn lưng và trên mặt phẳng 
đứng ngang và 6,80 trên mỗi mặt phẳng đứng dọc.
[8] Trong nghiên cứu này, chúng tôi không cố 
gắng nắn chỉnh tối đa các biến dạng, điều này rất 
khó khăn vì cần thời gian mổ dài hơn, mất máu 
nhiều, thời gian phục hồi kéo dài… Do đó, các 
chỉ số về mặt chẩn đoán hình ảnh chưa cải thiện 
như các tác giả nước ngoài. Tuy nhiên chất lượng 
cuộc sống của người bệnh cải thiện rõ qua thang 
điểm ODI và bộ câu hỏi SRS-22.

Sau 06 tháng, chất lượng cột sống theo bộ câu 

hỏi SRS-22 có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê: 
SRS tổng (trước mổ 0,75±0,23 tăng lên 2,53±0,60), 
SRS chức năng (trước mổ 1,49±0,29 tăng lên 
3,01±0,75), SRS đau (trước mổ 2,27±0,49 tăng lên 
3,83±0,49), SRS quan điểm cơ thể (1,39±0,26 tăng 
lên 3,11±0,74), SRS tâm lý (2,69±0,58 tăng lên 
3,930,60). Kết quả nghiên cứu của Alex Ha (2021) 
cũng cho kết quả tương tự với: SRS chức năng 
(từ 2,9±0,9 lên 3,9±1,0), SRS đau (từ 2,8±0,9 lên 
3,9±1,0).[3] Nghiên cứu của A. Matsumura (2016) 
cho kết quả SRS tổng (từ 2,87 lên 4,00), SRS chức 
năng (từ 3,3 lên 4,3), SRS quan điểm cơ thể (từ 2,2 
lên 4,0), SRS tâm lý (3,6 lên 4,2).[8] Mức độ hài 
lòng của người bệnh sau phẫu thuật được đánh giá 
theo bộ câu hỏi SRS-22, trong nghiên cứu chúng tôi 
SRS hài lòng là 4,23±0,78, kết quả này tương tự như 
nghiên cứu của Matsumara là 4,3.[8]

Nghiên cứu của chúng tôi có 2 người bệnh gặp 
tình trạng nhiễm trùng sau mổ chiếm 13,3%. Tỉ 
lệ này trong nghiên cứu của Smith (2018) là 28%.
[4] Có 01 người bệnh nhiễm trùng nông được cắt 
chỉ, thay băng hằng ngày kết hợp điều trị kháng 
sinh tĩnh mạch 2 tuần và kháng sinh uống 2 tuần 
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Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị người bệnh biến dạng cột sống ...

tiếp theo. Tình trạng nhiễm trùng hết sau 1 tháng 
điều trị. Người bệnh nhiễm trùng sâu được hút áp 
lực âm liên tục (VAC) 01 tháng, đóng vết mổ, 
điều trị kháng sinh 6 tháng. Hiện tại ổn định, vết 
mổ liền tốt.

Có 01 người bệnh (6,7%) có biến chứng gù đoạn 
kế cận sau 6 tháng, người bệnh này được cố định 
từ T10 đến S2, trên lâm sàng người bệnh có đau 
đoạn cột sống ngực, XQ có hình ảnh gù đoạn T9-
T10. Người bệnh này có biến dạng nặng với góc ưỡn 
thắt lưng âm, góc gù ngực trước mổ lớn, PI-LL cao, 
việc nắn chỉnh về bình thường là rất khó khăn. Một 
số yếu tố nguy cơ của gù đoạn kế cận (PJK) là cố 
gắng nắn chỉnh biến dạng lớn, tuổi già, SVA lớn, 
PI-LL cao. Biến chứng này theo Smith (2018) được 
xếp vào biến chứng lớn sau phẫu thuật, tỉ lệ biến 
chứng này là 8/86 người bệnh chiếm 9,3%, trong đó 
có 7 người bệnh phải mổ lại để cố định lên trên.[4] 
Có một số phương pháp được nghiên cứu để phòng 
tránh biến chứng gù đoạn kế cận như giảm độ cứng 
của dụng cụ tăng lực ở đốt cao nhất như bơm xi 
măng vào đốt đoạn gần.[9] 

Các biến chứng gãy nẹp, gãy vít, lỏng vít… không 
gặp trong nghiên cứu của chúng tôi, có thể vì cỡ mẫu 
của chúng tôi chưa đủ, thời gian theo dõi chưa đủ dài. 

Kết luận
Phẫu thuật cố định cột sống ngực thắt lưng cùng 

S2 xương chậu, giải ép, ghép xương hàn khớp liên 
thân đốt để điều trị biến cột sống thoái hóa mang lại 
kết quả tốt về chất lượng cuộc sống và các chỉ số 
trên chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên đây là một phẫu 
thuật lớn, cần được phối hợp nhiều chuyên ngành: 
chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, gây mê hồi sức. 
Cần có thời gian theo dõi dài hơn để đánh giá về 
kết quả xa.  
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